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Mở đầu
Nghiên cứu hàm lượng, đồng vị và tính chất 

phân bố  U, Th để giải quyết vấn đề đánh giá xói 
mòn đất ở Tây Nguyên là nhiệm vụ chính của đề 
tài TN3/T11 thuộc Chương trình khoa học và công 
nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây 
Nguyên (Chương trình Tây Nguyên 3).

Các triển khai bước đầu bao gồm: thực địa khảo 
sát khu vực nghiên cứu, lấy mẫu (cát và nước 
sông), đãi tuyển hạt zircon từ các mẫu cát, lọc các 
mẫu nước sông tách huyền phù, phân tích các chỉ 
tiêu môi trường các mẫu nước sông, đo thế zeta, 
làm giàu U-Th các mẫu nước sông, phân tích tỷ lệ 
đồng vị U-Th. Các mẫu nước phân tích chỉ tiêu môi 
trường, hàm lượng đồng vị 232Th, 238U, cũng như tỷ 

lệ đồng vị 235U/238U, 232Th/238U, 232Th/235U  được phân 
tích trên máy ICP-MS. Tỷ lệ đồng vị 234U/238U được 
phân tích dựa trên phương pháp kích hoạt nơtron 
trên lò phản ứng, kích hoạt hạt tích điện trên máy 
gia tốc vết, phổ kế anpha bán dẫn trong việc phá 
mẫu hoá phóng xạ và kết tủa điện hoá U trên khay 
để đo phổ anpha, cho phép xác định hàm lượng U, 
vi phân bố và thành phần đồng vị của chúng trong 
tự nhiên từ hàm lượng rất thấp (trong nước sông) 
đến hàm lượng cao (từng hạt zircon), từ đó đánh giá 
được tốc độ xói mòn [4, 5].

Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ban 
đầu về các thông số môi trường đồng vị phóng xạ 
U-Th và thế zeta trong nước lưu vực sông Đồng Nai 
khu vực Tây Nguyên.

KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG 
ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ U-Th VÀ THẾ ZETA 
TRONG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI KHU VỰC TÂY NGUYÊN
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Kết quả của đề tài “Nghiên cứu đánh giá xói mòn đất và ô nhiễm môi trường trên cơ sở ứng 
dụng phương pháp đồng vị dãy Urani-Thori (U-Th) trong các lưu vực sông chính Tây Nguyên” 
thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, mã số TN3/T11 sẽ là bộ cơ sở dữ liệu khoa học đầu tiên 
về dãy đồng vị phóng xạ U-Th phục vụ công tác nghiên cứu xói mòn và bảo vệ môi trường 
khu vực Tây Nguyên, đồng thời góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng bức xạ 
theo Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10.6.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và 
bảo vệ môi trường đến năm 2020”.

Các kết quả phân tích mẫu nước lưu vực sông Đồng Nai khu vực Tây Nguyên cho thấy nồng độ 
232Th dao động từ 0 đến 0,08344 ppb, nồng độ 238U dao động từ 0,0006 đến 0,0911 ppb. Tỷ lệ 
đồng vị 235U/238U từ 0,022 đến 0,39, tỷ lệ đồng vị 232Th/238U từ 0,574 đến 4,658, tỷ lệ đồng vị 
232Th/235U từ 4,257 đến 49,447. Các kết quả đo Radon trong mẫu nước dao động từ 77,3 đến 
660 Bq/m3. Các kết quả đo tổng xạ bề mặt dao động từ 0 đến 0,021 µR/h. Các kết quả này 
cho thấy, tuy không có dị thường nào về các đồng vị phóng xạ đã nghiên cứu tại lưu vực sông 
Đồng Nai khu vực Tây Nguyên, song nồng độ phóng xạ U, Th phân bố có quy luật theo lưu vực 
sông, đồng thời thế zeta của mẫu nước thể hiện rõ tương quan với xói mòn đất lưu vực.
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Đặc điểm địa lý tự nhiên và vị trí lấy mẫu lưu vực 
sông Đồng Nai

Sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn thứ ba của 
Việt Nam, sau hệ thống sông Hồng - Thái Bình 
và sông Mekong. Ở vào vị trí địa lý từ 105030’21’’ 
đến 109001’20” kinh độ Đông và từ 10019’55” đến 
12020’38” vĩ độ Bắc, lưu vực sông Đồng Nai giáp với 
lưu vực sông Srepok ở phía Bắc, giáp với lưu vực 
sông nhánh của sông Mekong ở Campuchia ở phía 
Tây, phía Tây Nam và Nam giáp với đồng bằng 
sông Cửu Long, phía Đông Bắc giáp với các lưu vực 
sông ở Khánh Hòa, phía Đông và Đông Nam giáp 
với lưu vực các sông ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuận [1, 2, 6, 7]. Lưu vực sông Đồng Nai trải rộng 
trên diện tích tự nhiên 37.400 m2 (chiếm khoảng 
hơn 11% diện tích cả nước) và gần như nằm trọn 
trong lãnh thổ Việt Nam nên hệ thống sông này 
được biết đến như là hệ thống sông nội địa lớn nhất 
Việt Nam [1, 2, 6, 7].

Lưu vực sông Đồng Nai trải rộng trên địa phận 
hành chính của 9 tỉnh/thành phố là: Lâm Đồng, Đắc 
Nông, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình 
Dương, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Long An. Ngoài 
ra, hai tỉnh vùng phụ cận ven biển có liên quan đến 
sử dụng nguồn nước của lưu vực là Ninh Thuận và 
Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với vị trí địa lý đặc biệt, lưu vực sông Đồng Nai 
nắm giữ những đầu mối giao thông huyết mạch của 
khu vực phía Nam và những trạm trung chuyển quốc 
tế quan trọng trên các đường hàng không quốc tế 
từ Bắc xuống Nam, Đông qua Tây bán cầu, trên 
đường bộ xuyên Á nối liền Đông Nam Á [3]. Là lưu 
vực lớn thứ hai khu vực phía Nam, lưu vực sông 
Đồng Nai đóng vai trò hàng đầu trong sự phát triển 
kinh tế, giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế… không 
chỉ cho bản thân các tỉnh thành trong thuộc lưu vực 
nói riêng mà còn cả khu vực phía Nam nói chung và 
mở rộng ra cả nước.

THE FIRST ENVIRONMENTAL DATA 
RESULTS OF RADIOACTIVE ISOTOPE 

U-Th AND ZETA IN WATER OF DONG NAI 
RIVER BASIN IN TAY NGUYEN REGION

                                 
Summary

Results of the project “Study and evaluation 
of erosion and environmental pollution of 

main river basin in the Tay Nguyen based on 
applying geochemistry - radioactive isotopic 
uran-Th method” of Tay Nguyen 3 with code 

number - TN3/T11 will be the first basis 
scientific data on U-Th isotope, this study 

serve erosion and environmental protection 
in the Tay Nguyen region, also contribute to 

the implementation of development tasks, the 
application of radiation by decision 899/QD-
TTg, dated 10.6.2011 of the Prime Minister 
on the “Approval of the detailed planning of 

the development and application of radiation 
in meteorology, hydrology, geology, mining 
and environmental protection up to 2020”.

The results of the analysis of Dong Nai River 
Basin in Tay Nguyen region, water samples 

showed that 232Th concentrations ranged from 
0 to 0.08344 ppb, 238U concentrations ranged 
from 0.0006 to 0.0911 ppb. 235U/238U isotopic 
ratios from 0.022 to 0.39, 232Th/238U isotopic 

ratios from 0.574 to 4.658, 232Th/235U isotopic 
ratios from 4.257 to 49.447. The results of 

radon in water samples ranged from 77.3 to 
660 Bq/m3. The results of surface radiation 

ranged from 0 to 0.021 µR/h. The results 
showed that no anomalies of radioactive 

isotopes studied at the Dong Nai River Basin 
in the Tay Nguyen region, but distribution of 
the concentration of radioactive U, Th follow 

rules in river basin, also zeta potential of 
water samples demonstrated correlation with 

soil erosion in basin.

Hình 1: lưu vực sông Đồng Nai
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Vị trí lấy mẫu được biểu diễn ở hình 1. Các mẫu 
nước được phân tích tại Viện Địa chất, Viện Công 
nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, Viện Địa hoá Vernadsky, Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên bang Nga.

Kết quả nghiên cứu ban đầu về lưu vực sông Đồng 
Nai

Đồng vị phóng xạ U, Th lưu vực sông Đồng Nai
Các kết quả phân tích mẫu nước lưu vực sông 

Đồng Nai khu vực Tây Nguyên cho thấy, nồng độ 
232Th dao động từ 0 đến 0,08344 ppb (hình 2). Các 
kết quả này cho thấy nồng độ 232Th giảm dần từ 
thượng nguồn cho đến hạ nguồn lưu vực (cho đến 
dưới giới hạn phát hiện). 

Các kết quả phân tích mẫu nước lưu vực sông 
Đồng Nai khu vực Tây Nguyên cho thấy nồng độ 
238U dao động từ 0,0006 đến 0,0911 ppb (hình 3). 
Các kết quả này cho thấy nồng độ 238U giảm dần từ 
thượng nguồn cho đến hạ nguồn lưu vực. 

Các kết quả phân tích mẫu nước lưu vực sông 
Đồng Nai khu vực Tây Nguyên cho thấy tỷ lệ đồng 
vị 235U/238U từ 0,022 đến 0,39 (hình 4). Các kết quả 
này cho thấy tỷ lệ đồng vị 235U/238U có xu thế tăng 
dần từ thượng nguồn cho đến hạ nguồn lưu vực. 

Các kết quả phân tích mẫu nước lưu vực sông 
Đồng Nai khu vực Tây Nguyên cho thấy tỷ lệ đồng 
vị 232Th/238U từ 0,574 đến 4,658 (hình 5). Các kết 
quả này cho thấy ngoại trừ 2 điểm SDN8 và SDN15 
thì tỷ lệ đồng vị 232Th/238U không có nhiều khác biệt 
trên toàn lưu vực. 

Các kết quả phân tích mẫu nước lưu vực sông 
Đồng Nai khu vực Tây Nguyên cho thấy tỷ lệ đồng 
vị 232Th/235U dao động từ 4,257 đến 49,447 (hình 6). 
Các kết quả này cho thấy tỷ lệ đồng vị 232Th/235U 
giảm dần từ thượng nguồn cho đến hạ nguồn lưu 
vực. 

Hình 5: kết quả phân tích tỷ lệ đồng vị 232Th/238U  
mẫu nước lưu vực sông Đồng Nai

Hình 3: kết quả phân tích hàm lượng đồng vị 238U 
mẫu nước lưu vực sông Đồng Nai

Hình 2: kết quả phân tích hàm lượng đồng vị 232Th mẫu nước 
lưu vực sông Đồng Nai (SDN - ký hiệu mẫu nước sông Đồng Nai)

Hình 4: kết quả phân tích tỷ lệ đồng vị 235U/238U  
mẫu nước lưu vực sông Đồng Nai

Hình 6: kết quả phân tích tỷ lệ đồng vị 232Th/235U  
mẫu nước lưu vực sông Đồng Nai
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Từ các kết quả hàm lượng đồng vị 232Th, 238U cho 
thấy, không có dị thường nào về các đồng vị phóng 
xạ. Các kết quả này cũng được coi như nền phóng 
xạ 232Th, 238U của lưu vực sông Đồng Nai khu vực 
Tây Nguyên. Các kết quả tỷ lệ đồng vị 235U/238U, 
232Th/238U và 232Th/235U của lưu vực sông Đồng Nai 
khu vực Tây Nguyên cũng được coi như nền phóng 
xạ tỷ lệ đồng vị của lưu vực sông Đồng Nai khu vực 
Tây Nguyên. 

Các kết quả phân tích tổng hàm lượng U và Th 
lưu vực sông Đồng Nai được biểu diễn trên hình 7. 
Trong đó hàm lượng U dao động từ 0,003 đến 0,12 
ppm, hàm lượng Th dao động từ 0 đến 0,76 ppm.

Radon trong mẫu nước
Các kết quả đo khí radon trong mẫu nước dao 

động từ 77,3 đến 660 Bq/m3. Các kết quả đo tổng 
xạ bề mặt dao động từ 0 đến 0,021 µR/h.

Thế zeta trong các mẫu nước
Thực hiện đánh giá thế zeta trong các mẫu 

nước nguyên khai của lưu vực sông Đồng Nai là 
bước nghiên cứu đầu tiên trong việc đánh giá các 
nguyên nhân gây xói mòn tại đây, cũng như đưa ra 
các biện pháp hợp lý và kịp thời để hạn chế tác hại 
của hiện tượng này.

Tiến hành đo thế zeta của các mẫu nước nguyên 
khai lấy tại các vị trí của lưu vực sông Đồng Nai 
bằng máy ZETA METER 4.0 thu được kết quả thể 
hiện ở hình 8.

Nhìn chung, thế zeta ghi nhận được của 26 mẫu 
nước sông Đồng Nai (SDN) phân bố chủ yếu trong 
khoảng từ -30 đến -20 mV. Điều này cho thấy tính 
chất bền vững của hệ keo trong nước sông Đồng 
Nai là khá ổn định, có xảy ra hiện tượng kết tụ của 
các hạt keo song không đáng kể. Qua đó, các hạt 
keo khá dễ dàng để theo dõi khi di chuyển trong 
trường điện cực và có thể đo đạc với sai số nhỏ, 
nâng cao độ chính xác. 

So sánh kết quả đo thế zeta trong 2 đợt lấy mẫu 
mùa mưa và mùa khô tại cùng vị trí trên lưu vực sông 
Đồng Nai. Thời điểm lấy mẫu là giai đoạn chuyển 
tiếp: đợt I là tháng 12, tức là đầu mùa khô và cuối 
mùa mưa (mẫu nước mùa mưa), trong đó vừa bước 
qua các tháng cao điểm về mực nước sông là tháng 
9, 10 và 11, lượng hạt keo huyền phù có trong nước 
sông rất lớn, nước sông mang tính chất mùa mưa; 
trong khi đợt II là tháng 4, thời điểm đầu mùa mưa 
và cuối mùa khô (mẫu nước mùa khô), 1 trong 3 
tháng có mực nước thấp nhất, lượng hạt keo huyền 
phù thấp nước sông mang tính chất mùa khô. Nhìn 
chung, kết quả mẫu mùa khô có giá trị thế zeta lớn 
hơn so với mùa mưa. Điều này là bình thường khi 
đúng theo quy luật vào mùa mưa, thế zeta trong 
nước tại thời điểm này sẽ cao hơn so với thời điểm 
mùa khô cạn, lượng huyền phù trong nước thấp. 
Tuy nhiên cũng có các điểm có kết quả khác với 
quy luật nói trên (SDN 5, 7, 17, 19, 20, 23).

Cũng dễ dàng nhận thấy, kết quả đo mẫu trong 
đợt 1 (mùa mưa) nhìn chung khá gần so với kết quả 
đợt 2 (mùa khô). Sự chênh lệch không quá nhiều 
có thể do thời điểm lấy mẫu nằm ở khoảng thời gian 
giao giữa mùa mưa và mùa khô. Có 3 điểm với dao 
động giữa 2 đợt khá lớn là SDN 3, 17 và 21 cần theo 
dõi thêm để giải thích.

Sai số các phép đo thực hiện trên máy khá thấp, 
cụ thể dao động từ thấp nhất là 0,99 mV và cao 
nhất là 1,68 mV, tức là vào khoảng từ 4 đến 7%. 
Việc thực hiện lặp lại phép đo 3 lần đối với một mẫu 
cũng hạn chế đáng kể sai số trong quá trình. 

Hình 7: kết quả phân tích tổng hàm lượng U và Th 
và sơ đồ vị trí lấy mẫu lưu vực sông Đồng Nai
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Đồ thị hình 9 biểu diễn kết quả đo thế zeta và 
pH của các mẫu nước sông Đồng Nai (SDN 1→
10, SDN 13→23) vào đợt I. Thông qua đồ thị có thể 
thấy nhiều mối liên hệ giữa sự thay đổi pH với sự 
thay đổi thế zeta trong các mẫu nước nói trên.

Các mẫu nước từ SDN 1→10 và SDN 13 tập 
trung chủ yếu ở khu vực thượng lưu của sông Đồng 
Nai, tức là đoạn sông Đồng Nai Thượng, nơi hợp 
lưu với sông Đa Nhim trên cao nguyên Di Linh. Thế 
zeta ở đây có xu hướng thay đổi tỷ lệ thuận với sự 
thay đổi pH. Khi pH tăng, nồng độ H+ giảm, thì thế 
zeta trong nước tăng. Tương tự khi pH giảm, nồng 
độ H+ tăng thì thế zeta trong nước giảm. 

Trong khi đó, các mẫu trong khu vực II, bao gồm 
các mẫu có kí hiệu SDN 14→23, tập trung chủ yếu 
ở khu vực trung lưu sông Đồng Nai và phụ lưu của 
sông La Ngà. Thế zeta lúc này lại có xu hướng tỷ lệ 
nghịch với độ pH. Nghĩa là khi pH tăng, nồng độ H+ 
trong nước giảm thì thế zeta cũng giảm. Ngược lại 
khi pH giảm thì thế zeta lại tăng.

Theo lý thuyết, để thay đổi giá trị thế zeta trong 
dung dịch, có thể thay đổi pH, hoặc đưa thêm các 
chất hoạt động bề mặt vào môi trường. Trên thực tế 
mẫu nước sông Đồng Nai, việc thay đổi pH dẫn đến 
sự thay đổi thế zeta đã chứng minh cho lý thuyết 
trên. 

Tuy nhiên, sự khác nhau về ở các lưu vực lại là 
một sự đặc biệt đáng lưu tâm. Điểm khác biệt trước 
hết nằm ở chỗ, 2 nhóm mẫu này tập trung chủ yếu 
ở khu vực thượng và trung lưu của lưu vực sông 
Đồng Nai với sự phân bố hết sức rõ rệt, ít có các 
mẫu chuyển tiếp để đối sánh. Sự thay đổi bắt đầu từ 
sau mẫu SDN 10, mẫu này nằm tại điểm phía sau 
đập thủy điện Đa Nhim và mẫu SDN 13 sau đập Đa 
Nhim 4. Như vậy thế zeta của nước sông đã thay 
đổi bất thường sau khi nước chảy qua thuỷ điện.

Một ví dụ khác là 2 mẫu SDN 1 và SDN 2 nằm 
tại huyện Đơn Dương, trong đó mẫu SDN 1 lấy tại 
cửa đập xả lũ, SDN lấy tại bãi bồi sau đó. Ở đây 
xuất hiện bất thường khi thế zeta của SDN 2 cao 

hơn SDN 1 nhưng pH của SDN 1 lại cao hơn SDN 
2, tỷ lệ nghịch trong khi xu hướng chung của nhóm 
I là tỷ lệ thuận.

Kết luận
Các kết quả này cho thấy tuy không có dị thường 

nào về các đồng vị phóng xạ, song nồng độ phóng 
xạ U, Th phân bố có quy luật theo lưu vực sông, các 
kết quả này cũng được coi như nền phóng xạ tại lưu 
vực sông Đồng Nai khu vực Tây Nguyên.

Đồng thời thế zeta của mẫu nước thể hiện rõ 
tương quan với xói mòn đất lưu vực. Thế zeta của 
nước sông đã thay đổi bất thường sau khi nước 
chảy qua thuỷ điện. Một ví dụ khác là xuất hiện bất 
thường khi thế zeta của SDN 2 (lấy tại bãi bồi) cao 
hơn SDN 1 (lấy tại cửa đập xả lũ) nhưng pH của 
SDN 1 lại cao hơn SDN 2, tỷ lệ nghịch trong khi xu 
hướng chung của nhóm I là tỷ lệ thuận n
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 Khảo sát thực địa tại sông Ba

Hình 9: kết quả đo thế zeta và pH 
của các mẫu nước SDN trong đợt I
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